Phần Mở đầu

1. Đặt vấn đề nghiên cứu

Tâm lý học xã hội (TLHXH) sau khi ra đời (1908) đã trở thành một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về các hiện tượng tâm lý xã hội (TLXH), như liên hệ xã hội, ảnh hưởng và tác động xã hội; các quá trình tri giác xã hội, định kiến xã hội v.v... Có thể nói, lĩnh vực tâm lý học xã hội đã được phát triển một cách rộng rãi trên thế giới ngay từ sau chiến tranh thứ nhất cho đến ngày nay (thế kỷ XXI). Gần như tất cả các khía cạnh của hành vi xã hội (thương mại, giáo dục, môi trường, sức khoẻ, hệ thống pháp luật, truyền thông, chính trị xã hội, thể thao) đã được đưa vào thực nghiệm và trở thành đối tượng nghiên cứu chính của tâm lý học xã hội. Những nghiên cứu này đã mang lại vô số các số liệu liên quan đến các mối quan hệ xã hội, và chúng đòi hỏi phải được tổng hợp thành những lý thuyết chung toàn diện hơn về các hành vi xã hội. Các nhà tâm lý học xã hội đã rất cố gắng để đáp ứng đòi hỏi này, từ đó hàng loạt các lý thuyết được ra đời để giải thích cho các hiện tượng xã hội đang hình thành, biến đổi. Các lý thuyết rất khác nhau từ những giả thuyết cụ thể đến việc hình thành những lý thuyết khái quát hơn. 

Trên thế giới đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu và các tác phẩm trình bày một cách khoa học và có hệ thống những lý thuyết cơ bản của TLHXH theo các trường phái và các hướng tiếp cận khác nhau, chẳng hạn như trường phái phân tâm, trường phái hành vi, trường phái nhận thức, trường phái macxit, trường phái tương hỗ..., và những ứng dụng linh hoạt của chúng trong nhiều lĩnh vực của xã hội. Từ đó, TLHXH đã phát triển và trở thành một ngành khoa học ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống không thể thiếu ở mọi xã hội. Tuy vậy, ở Việt Nam, ngành tâm lý học nói chung và tâm lý học xã hội nói riêng hiện nay vẫn còn khá mới mẻ. Các công trình khoa học, giáo trình và tài liệu tham khảo về lĩnh vực này còn thiếu. Vì vậy, sinh viên cũng như các nhà nghiên cứu không có điều kiện được tiếp cận và đánh giá một cách khách quan các trường phái tâm lý học xã hội trên thế giới. Điều này cản trở rất lớn đến hứng thú học tập, nghiên cứu và triển khai ứng dụng các lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống trong xã hội nước ta. 
Xuất phát từ những lý do trên, Trung tâm nghiên cứu về phụ nữ - ĐHQGHN tiến hành nghiên cứu đề tài cơ bản: “Các trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội”.

2. Mục đích 

Nghiên cứu Các trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội với mục đích tổng hợp và phân tích một số trường phái tâm lý học xã hội phổ biến đang được nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới, nhằm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn trong điều kiện của Việt Nam.

Từ đó, chúng tôi đề ra một số mục tiêu cụ thể cho đề tài như sau:

· Trình bày và phân tích một số trường phái nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học xã hội một cách có hệ thống.

· Nhận định ưu, nhược điểm của từng trường phái và so sánh chúng với nhau.

· ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn giảng dạy chuyên đề: Các trường phái lý thuyết trong TLHXH tại các trường đại học.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

· Giới thiệu các trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội phổ biến trên thế giới,

· Đưa ra các khái niệm công cụ của từng trường phái, 
· Trình bày cô đọng, có hệ thống các lý thuyết trong từng trường phái TLHXH phổ biến trên thế giới,
· Đánh giá mặt mạnh và mặt yếu của các trường phái.

· Đưa ra một số kiến nghị cho việc giảng dạy và ứng dụng các trường phái lý thuyết trong TLHXH vào thực tế xã hội Việt Nam.

3. Đối tượng nghiên cứu

Một số trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu tài liệu được sử dụng là phương pháp chính trong đề tài này, bao gồm:
· Tra cứu tài liệu trên mạng Internet,
· Thu thập tài liệu từ các viện nghiên cứu, thư viện, các công trình nghiên cứu đã được công bố,
· Tham khảo các giáo trình đang được sử dụng trong các ngành học có liên quan,
· Dịch tài liệu từ các sách chuyên khảo tiếng Anh.
5. Giới hạn nội dung nghiên cứu 
Đề tài tập trung vào 5 trường phái tiếp cận chính và phổ biến trong tâm lý học xã hội:

· Trường phái tiếp cận hành vi

· Trường phái tiếp cận nhận thức

· Trường phái tiếp cận phân tâm

· Trường phái Macxit

· Trường phái tiếp cận tương hỗ

Phần nội dung nghiên cứu

Chương I: Những vấn đề chung
1. TLHXH và đối tượng nghiên cứu của TLHXH

TLHXH là một bộ môn mới mẻ, được hình thành chủ yếu trên cơ sở của hai khoa học: xã hội học và tâm lý học từ đầu thế kỷ XX. Ngoài ra, TLHXH còn có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều ngành khoa học về hành vi và khoa học xã hội khác như nhân chủng học, kinh tế học, tội phạm học, khoa học lịch sử.
Các hiện tượng TLXH rất đa dạng và phức tạp. Chúng không đơn thuần chỉ gói trong một định nghĩa nhất định. Do đó, khi các tác giả tập trung vào khía cạnh nào của Cái TLXH, người ta sẽ định nghĩa cụ thể về đối tượng của nó. Có thể đơn cử ra đây một số định nghĩa mà các tác giả đã bàn đến đối tượng nghiên cứu của TLHXH: 
“TLHXH là ngành tâm lý học nghiên cứu suy nghĩ, cảm tưởng và hành động của con người bị người khác tác động ra sao”
.

“TLHXH là một phân ngành của khoa học tâm lý, nghiên cứu quy luật hình thành, phát triển, biểu hiện của các hiện tượng tâm lý xã hội, của nhóm lớn và nhóm nhỏ, mối liên hệ giữa các nhóm và con người trong nhóm”
.

“TLH xã hội là khoa học nghiên cứu hành vi mang tính xã hội của cá nhân”

“TLHXH là môn khoa học nghiên cứu và giải thích các mối quan hệ giữa những cá nhân trong nhóm, giữa những nhóm bên trong xã hội”
.

Những quan niệm trên xác định đối tượng của TLHXH theo cách riêng nhưng đều thống nhất ở các khía cạnh:

· Nghiên cứu mối liên hệ tương tác qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá nhân, giữa các nhóm người và xã hội. 

· Nghiên cứu tâm lý của số đông người.

· Nghiên cứu hành động xã hội của các cá nhân, các nhóm.

· Nghiên cứu đặc điểm nhân cách con người, nhóm trong xã hội.

2. Phân biệt khái niệm lý thuyết và trường phái lý thuyết trong nghiên cứu TLHXH.
“Lý thuyết là công trình xây dựng có hệ thống của trí tuệ, có tính chất giả thuyết (ít nhất ở một số phần) và tổng hợp, nhằm giải thích một loại hiện tượng nào đó”
. Chức năng của lý thuyết là sắp xếp một cách có hệ thống các dữ liệu thuộc về kinh nghiệm để những ý nghĩa tường minh và ngầm ẩn của chúng trở nên có thể hiểu được.

Trường phái lý thuyết là nhóm các lý thuyết có chung một khuynh hướng tư tưởng, một phương pháp luận, do một nhà khoa học tiêu biểu đứng đầu. Như vậy, các trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội đều có nguồn gốc xuất phát từ các trường phái lý thuyết trong tâm lý học và xã hội học. Các trường phái lý thuyết này đóng vai trò quan trọng trong TLHXH, từ đó các thực nghiệm và ứng dụng của tâm lý học xã hội mới được tạo ra.

3. Các lĩnh vực ứng dụng của các trường phái TLHXH trên thế giới và ở VN

Trên thế giới, các trường phái TLHXH được ứng dụng trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội như pháp lý, kinh doanh, y tế, chính trị v.v…
Chương II: Các trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội 

1. Trường phái tiếp cận hành vi 

1.1. Lịch sử của trường phái
Trường phái hành vi chính thức trở thành một trường phái lý thuyết độc lập trong tâm lý học từ đầu thế kỷ XX, đánh dấu bằng sự ra đời của học thuyết điều kiện hoá kinh điển của Ivan Pavlov; điều kiện hoá thao tác của E.Thorndike và việc phát triển hai học thuyết này thành thuyết hành vi cổ điển (John B. Watson), thuyết hành vi mới (B.F. Skinner, A.Bardura).

1.2. Xu hướng chung của trường phái

Công thức cơ bản của trường phái hành vi là kích thích - phản ứng (S - R). Do đó, đối tượng của tâm lý học xã hội theo trường phái này là hành vi xã hội của con người.

Hành vi có hai phạm trù: 

· Hành vi biểu hiện ra bên ngoài: là những gì chúng ta làm người khác có thể quan sát trực tiếp được (Ví dụ: ăn, chơi, nói, cười, viết,...). 

· Hành vi diễn ra bên trong: là những gì chúng ta làm mà người khác không thể quan sát trực tiếp được (Ví dụ: suy nghĩ tưởng tượng, nghi nhớ, suy đoán, tình cảm,...) nhưng có thể nhận biết thông qua suy luận.

1.3. Một số khái niệm chủ chốt
Kích thích là sự tác động vào giác quan hoặc hệ thần kinh
Phản xạ không điều kiện là những phản xạ tự nhiên được cơ thể tự động phát ra mỗi khi xuất hiện vật kích thích, ví dụ phản xạ tiết nước bọt khi nhìn thấy thức ăn hoặc phản xạ rụt tay lại khi chạm vào một vật nóng.
Phản xạ có điều kiện là sản phẩm của sự kết hợp giữa một kích thích đặc hiệu gây ra một phản xạ được ghi trong danh mục phản xạ của con vật với một kích thích trung tính. Lúc đó, sự kết hợp này làm cho vật kích thích trung tính, đến lượt mình trở nên có khả năng gây ra phản xạ đó.

Các quy luật của điều kiện hoá

Quy luật kết hợp (hay gần kề): Nếu hai kích thích đồng thời làm hưng phấn hệ thần kinh, chúng có nhiều cơ may được kết hợp bởi hệ thần kinh. Với điều kiện hoá cổ điển, một trong hai kích thích đương nhiên làm phát ra phản xạ đó, dù cho không có mối liên hệ đặc biệt nào giữa chúng.
Quy luật hiệu lực (Thorndike): Mối liên hệ giữa hành động và kết quả càng mạnh mẽ thì càng mang lại sự thoả mãn cho cơ thể. Ngược lại, mối liên hệ đó sẽ yếu đi nếu hành động gây ra sự khó chịu hoặc không gây ra hậu quả gì. Quy luật này áp dụng chính cho quá trình học tập thử và sai.
Nguyên lý củng cố (Skinner): Một ứng xử có nguy cơ tái diễn thường đứng trước một tình huống nào đó vốn gây củng cố. Tác nhân củng cố làm tăng cơ may thấy xuất hiện lại một ứng xử nào đó.

1.4. Những lý  thuyết chính
1.4.1. Lý thuyết về sự củng cố
Các đại diện tiêu biểu: Tolman, Guthrie, Hull và Skinner.

Về cơ bản đã vứt bỏ việc dùng trừng phạt làm phương tiện giáo dục, thay vào đó, dùng các yếu tố tăng cường dương tính làm trẻ chấp nhận các đáp ứng mà xã hội thừa nhận hơn là dùng việc chặn lại các đáp ứng không mong muốn. 

1.4.2. Lý thuyết về sự học và bắt chước xã hội
Đại diện tiêu biểu của học thuyết này là Miller và Dollar. 

 Trình bày cơ sở của sự học và quá trình phát triển, cơ chế của sự bắt chước của con người trong môi trường xã hội hoá. 

1.4.3. Thuyết học tập xã hội hiện đại

Đại diện tiêu biểu: Albert Bandura và cộng sự 

Thuyết học tập xã hội hiện đại đưa ra một nguyên tắc học mới, học qua quan sát - học một cách gián tiếp - và phân biệt quan điểm về bắt chước này với một số quan điểm phổ biến khác, bao gồm những quan điểm của Skinner (1953, 1957), Mowrer (1960) và Miller và Dollard (1941).

Đây là lý thuyết toàn diện nhất về việc học tập qua bắt chước hiện có trong tâm lý học xã hội tính từ lý thuyết cổ điển của Miller và Dollard. 

1.5. Đánh giá về trường phái: 
+ Ưu điểm: Trường phái hành vi đã đem lại cho tâm lý học nói chung và tâm lý học xã hội nói riêng một hướng đi mới: 


- Tập trung vào nghiên cứu các hành vi xã hội, 


- Chứng minh rằng chúng có thể nhận biết và điều khiển được. 

+ Nhược điểm: Những nguyên tắc của trường phái hành vi gây trở ngại lớn cho việc nghiên cứu các hiện tượng tâm lý xã hội khi hoàn toàn bỏ qua các nghiên cứu về các quá trình hoạt động và phát triển của nhóm. Khái niệm nhóm trong trường phái hành vi chỉ được xem như một nhóm nhỏ gồm hai nhân vật. Điều này khiến trường phái hành vi trở thành trường phái lý thuyết mang ít tính xã hội nhất trong các lý thuyết của tâm lý học xã hội.

2. Trường phái tiếp cận nhận thức

2.1. Lịch sử của trường phái
Trường phái nhận thức mà một xu hướng tiêu biểu trong tâm lý học hiện đại, xuất hiện vào những năm 50 – 60 của thế kỷ XX. 

Liên quan mật thiết với tâm lý học Gestalt và lý thuyết trường của Lewin khi tập trung vào những trải nghiệm có ý thức liên quan đến các quá trình nhận thức và suy nghĩ nhưng có sự khác biệt về mặt bản chất so với tâm lý học Gestalt và lý thuyết trường khi lý giải các lý thuyết.

2.2. Xu hướng chung của trường phái
Sử dụng các định hướng lý luận chung để làm nổi bật những quá trình then chốt như thái độ, quan điểm, mong đợi…trong việc giải thích hành vi. Tuy nhiên nó có thể tương phản với cách tiếp cận của trường phái hành vi, trường phái nhấn mạnh những yếu tố thứ yếu (các kích thích, sự thay đổi có tính chất phản ứng) để giải thích hành vi con người. 

Các nhà tâm lý học nhận thức cho rằng cá nhân có thể thay đổi và không bị quy định bởi kinh nghiệm thời thơ ấu. Cách nhìn hiện tại của cá nhân về thế giới là chìa khoá tạo nên sự thay đổi

2.3. Một số khái niệm chủ chốt
·  Nhận thức là những gì được nhận biết hoặc là tri thức có được thông qua kinh nghiệm cá nhân. Hay nói cách khác, nhận thức là quá trình hoặc kết quả phản ánh và tái hiện hiện thực vào trong tư duy, nhận biết và hiểu biết thế giới khách quan.
·  Cấu trúc nhận thức bao gồm các phần khác nhau (ý tưởng, quan điểm, v.v…), các thành phần này đều liên quan đến nhau theo một tổ chức tích hợp nhất định. Các cấu trúc nhận thức này cho phép cá nhân ứng phó với môi trường phức tạp theo cách thức có ý nghĩa nhất định.
·  ý nghĩa là một “sản phẩm mang tính hiện tượng thuộc về khí chất” của việc học tập có ý nghĩa. Trong quá trình học tập những ý nghĩa tiềm ẩn, những gì vốn có trong các biểu tượng (hoặc tập hợp các biểu tượng) được biến thành những nội dung nhận thức khác nhau như hệ thống tổ chức của hình ảnh, các khái niệm hay các đề xuất (đó chính là cấu trúc nhận thức). Mối liên hệ của thành phần mới này với cấu trúc nhận thức sẽ tạo nên những ý nghĩa mới. 

·  Tri giác không chỉ đơn thuần là sự tiếp nhận thụ động và sự diễn giải tự động của các kích thích mà là một quá trình chủ động trong đó những dữ liệu nhập vào liên hệ một cách có chọn lọc với cấu trúc nhận thức đang tồn tại. Đó là mối liên hệ giữa đầu vào (dữ liệu cảm giác) với tổ chức của các thành tố nhận thức (cấu trúc nhận thức) cho phép quyết định và đưa ra ý nghĩa cho những thứ được tri giác.
·  Sự học tập. Các nhà nhận thức học tiêu biểu nhận ra rằng có nhiều hơn một kiểu học tập và việc giữ những nguyên tắc để giải thích cho một kiểu là không phù hợp với các loại khác. Ausubel (1961) xác định 4 kiểu học tập: học tiếp thu, học khám phá, học vẹt và học có ý nghĩa. 

·  Nhu cầu nhận thức là nhu cầu tạo nên những tình huống liên quan trong các cách thức tạo nên ý nghĩa và sự thống hợp. Cá nhân cần hiểu thế giới của mình vì cá nhân đó đang trải nghiệm nó; cá nhân đó cần tạo nên sự hợp lý cho thế giới của mình.

2.4. Những lý thuyết chính

2.4.1. Thuyết nhận thức của Krech và Crutchfield

Thuyết nhận thức của Krech và Crutchfied (1948) đã đưa trường phái nhận thức trở thành một trường phái khá phổ biến, với một định đề chung, rằng hành vi của con người được tổ chức, tổ chức này là phân tử và nguyên tử quan trọng nhất là nhận thức.

2.4.2. Thuyết POX của F.Heider

·  Thuyết P – O – X - “Tâm lý học về quan hệ liên nhân cách” tập trung vào mối liên hệ cảm xúc của một cá nhân (P = Person) đối với cá nhân khác (O = another person) và đối tượng khách quan (X). Sau đó, công thức trên đã phát triển ở mức độ phức tạp hơn, không chỉ là mối liên hệ giữa một số ít cá nhân với nhau mà còn chỉ mối quan hệ liên nhân cách nói chung.

·  Thuyết P – O – X là thuyết có tính logic cao. ưu điểm lớn nhất của thuyết này là cung cấp cơ sở cho sự phát triển các hệ thống khác, trực tiếp hoặc gián tiếp có ảnh hưởng đến quá trình tổ chức nghiên cứu.

2.4.3. Thuyết hành vi giao tiếp ABX của Newcomb

·  Thuyết A – B – X tìm hiểu vấn đề giao tiếp của các cá nhân và mối quan hệ của cá nhân với nhóm. Những khái niệm cơ bản của hệ thống A – B – X là hành vi giao tiếp, định hướng, sự phối hợp và sự xung đột của hệ thống. 

·  ưu điểm: Thuyết A-B-X đã mở rộng, phát triển nguyên tắc cân bằng đối với quan hệ giữa các cá nhân. Newcomb đã phân tích sâu sắc nhiều khía cạnh của tình huống liên nhân cách và đã đưa ra các giả thuyết khoa học có giá trị liên quan đến hành vi liên nhân cách.

·  Nhược điểm: 1) Một số định đề và định nghĩa chưa rõ ràng. Khái niệm xung đột và quá trình biến đổi xung đột chưa hoàn toàn được xác định; 2) Xem nhẹ vai trò cá nhân trong bối cảnh của nhóm. nhóm.

2.4.4. Thuyết đồng nhất (đồng dạng) của Osgood và Tannenbaum

·  Thuyết đồng nhất (đồng dạng) là mô hình lý thuyết đã được thiết kế để tính toán hầu hết các biến số có ý nghĩa trong thay đổi thái độ, liên quan đến việc dự đoán thay đổi thái độ trong tình huống thực nghiệm đặc trưng mà ở đó giao tiếp được thực hiện từ sự cố gắng đồng nhất của một cá nhân (chủ thể) nhằm chấp nhận quan điểm thực tế đối với một số cá nhân khác (khách thể). 

Nguyên tắc đồng nhất (đồng dạng) 

·  Đồng nhất về lợi ích: Sự đồng nhất về lợi ích chỉ nảy sinh khi hai hay một số cá nhân có liên quan đến nhau về quyền lợi.

·  Thay đổi định hướng: Khi một cá nhân kết hợp với một cá nhân khác thì vị trí phù hợp của cá nhân này theo phạm vi giá trị luôn luôn bằng mức độ phân cực đối với cá nhân khác và khi đó có thể cả hai có cùng định hướng giá trị (quyền lợi tích cực) hoặc có định hướng giá trị đối lập nhau (quyền lợi tiêu cực).

·  Số lượng và sự phân bố áp lực: Tổng số và sự phân bố áp lực đối với sự đồng nhất có thể được bắt nguồn từ nguyên tắc một, cũng có thể bắt đầu từ nguyên tắc hai. 

2.4.5. Thuyết bất hoà nhận thức của L.Festinger

·  Thuyết bất hoà nhận thức được đưa ra năm 1957, trên cơ sở các quan điểm của Heider (1946) và các học thuyết phù hợp khác. Học thuyết này khác với các lý thuyết khác ở hai điểm quan trọng: 

1) Có chủ định giải quyết hành vi nhận thức nói chung chứ không đơn thuần là học thuyết về hành vi xã hội; 

2) Sự ảnh hưởng của thuyết này trong nghiên cứu tâm lý học xã hội về phương diện thiết kế nghiên cứu nhiều hơn các thuyết về nhận thức khác.

Cơ sở cốt lõi của thuyết bất hoà nhận thức thể hiện ở các khía cạnh sau:

·  Những quan hệ không phù hợp về nhận thức đã làm tăng thêm sự bất hoà.

·  Sự bất hoà về nhận thức làm nảy sinh áp lực để giảm bớt sự khác biệt này.

·  Kết quả của áp lực thể hiện trong thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, trong lựa chọn thông tin và quan điểm mới.

2.5. Đánh giá về trường phái

·  Đã có được sự “con người hoá” các ý tưởng tâm lý học xã hội. Tuy nhiên nhiều yếu tố tâm lý học xã hội đặc thù như tính xã hội tích cực của nhân cách cũng chưa được chú trọng đến một cách đầy đủ ở trường phái này.

·  Đã cố gắng đưa ra cách giải thích cho các hoạt động xã hội của con người. Việc sử dụng sự thích ứng về nhận thức làm cách giải thích cơ bản đã khiến những học thuyết của trường phái này buộc phải đơn giản hoá chính hoạt động tâm lý của con người và mặc nhiên công nhận rằng bản chất của con người là hướng đến trạng thái cân bằng. Hơn thế nữa, khái niệm thế nào là trạng thái cân bằng cũng không rõ ràng và rất mơ hồ.

3. Trường phái tiếp cận phân tâm

3.1. Lịch sử của trường phái

·  Phân tâm học là một trường phái rất nổi tiếng, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý học nói chung và tâm lý học xã hội nói riêng mà còn ảnh hưởng đến nhiều khoa học khác. 

·  Sigmund Freud (1856 – 1939), là người khởi xướng và đặt nền móng cho phân tâm học. Ông đã triển khai mô hình phân tâm học của mình trong thời gian gần nửa thế kỷ từ 1880 – 1930. 

·  Lý thuyết của Freud đưa ra gọi là phân tâm học cổ điển. Về sau, các quan điểm của phân tâm học cổ điển được một số tác giả kế thừa, điều chỉnh và phát triển, trở thành trường phái phân tâm mới mà tiêu biểu là Carl Jung, Alfred Adler, Anna Freud, Harry Stack Sullivan v.v…

3.2. Xu hướng chung của trường phái

3.2.1. Phân tâm học cổ điển

Lý thuyết của Freud nhằm tìm hiểu nguồn gốc của hành vi con người xuất phát từ những khám phá của ông về các quá trình vô thức và của các cơ chế phòng vệ được những người lớn có những xáo trộn xúc cảm sử dụng nhằm tự che chở cho bản thân trước những kinh nhiệm đau buồn và hoặc không chịu nổi mà họ không đủ sức đối phó. Ngoài ra Freud còn đưa ra những ý kiến có tính khái niệm về sự hình thành nhân cách (các quan niệm về bản năng, xung động, bản ngã và siêu ngã; nhân cách; về sự phát triển tâm lý tình dục).

3.2.2. Phân tâm học mới

·  Sử dụng nhiều giáo lý và quan điểm của phân tâm học cổ điển nhưng chú ý hơn đến những biến đổi tâm lý và những biến đổi này có liên quan đến những quy định về mặt xã hội của hành vi và nhân cách cá nhân như là kết quả phát triển nhân cách trong các quá trình tương tác xã hội. 

·  Bion, Benis và Shepard, Schutz và nhiều tác giả khác đã ứng dụng những thành tựu của trường phái phân tâm cổ điển, phân tâm mới vào nghiên cứu các vấn đề của tâm lý học xã hội, đưa ra những lý thuyết riêng của họ về sự phát triển nhóm, mối quan hệ liên nhân cách, thái độ xã hội... 

3.3. Một số khái niệm chủ chốt

·  Năng lượng thiết yếu của sức mạnh cuộc sống -  Libido (Ham muốn tính dục, nhục dục) là loại năng lượng tinh thần có tính bẩm sinh, khác với năng lượng sinh lý xuất phát từ các nhu cầu sinh học như đói và khát. Nó là xung lực hay “năng lượng sống”cho mọi hoạt động của con người.

·  Cuộc sống tinh thần của cá nhân:  ý thức, tiền ý thức và vô thức

+ ý thức là sự bằng lòng của con người mà ở đó cá nhân nhận thức được mọi cái xuất hiện trong thời điểm đó. ý thức là hình thức tối cao trong trạng thái tâm lý của con người, là người thống soái của các yếu tố tâm lý. 

+Tiền ý thức là một bộ phận có giá trị thực sự đối với ý thức. Tiền ý thức có thể dễ dàng chuyển thành ý thức thông qua sự liên kết các tư tưởng, được lưu trữ trong ký ức của con người, đã một thời nó thuộc về ý thức nhưng quan hệ với tình huống trực tiếp không lớn nên bị trục xuất khỏi ý thức, chỉ nằm gần với ý thức mà thôi. 

+Vô thức là một bộ phận tách rời ý thức, nằm xa hơn, ở tầng sâu của kết cấu tâm lý. Vô thức gồm các ký ức đang được tích cực kiềm chế, nằm ngoài ý thức và vì thế nó chỉ trở thành ý thức với rất nhiều cố gắng. Nó là vùng rộng lớn nhất của ý thức.

·  Nhân cách của cá nhân  

Freud tóm lược và mở rộng các quan điểm về ý thức, tiền ý thức và vô thức với các ý niệm của ông về ba thành phần của cấu trúc nhân cách: cái Nó (Id), cái Tôi (Ego) và cái Siêu Tôi (Super ego). Theo Freud, nhân cách của cá nhân có liên quan chặt chẽ với quá trình của ý thức và Libido. Năng lượng Libido được thể hiện trong hệ thống liên nhân cách và được phân bố theo hệ thống cấu trúc gồm ba thành tố cơ bản là cái Nó, cái Tôi và cái Siêu tôi.

+ Cái Nó là toàn bộ cái vô thức và chức năng dựa trên cơ sở của quá trình nguyên thuỷ. Cái nó không bị kiểm duyệt từ bên trong và được điểu khiển bởi nguyên tắc khoái lạc để cố gắng đấu tranh giảm bớt biến đổi từ những căng thẳng mạnh mẽ của các xung lực bản năng.

+ Cái Tôi làm cho các ước muốn của cái Nó phù hợp với các thực tại tương ứng của thế giới bên ngoài. Vì vậy, người ta nói cái Tôi hoạt động nhằm phục vụ cái nó. Cái tôi bị chi phối bởi nguyên tắc thực tế vì các đối tượng mà nó cung cấp phải dẫn đến sự thoả mãn thực sự một nhu cầu chứ không phải một sự thoả mãn tưởng tượng.

+ Cái Siêu tôi. Cái Siêu tôi chứa đựng các chuẩn mực văn hoá, các giá trị xã hội và các chỉ trích phê phán. Cái Siêu tôi là sự tiếp thu của cá nhân từ xã hội. Mặc dầu vậy, năng lượng của cái Siêu tôi cũng giống như tất cả các năng lượng tinh thần khác được tiếp thu từ cái Nó và trở thành một bộ phận của cái Tôi. Cái Siêu tôi là phần trội hơn, chiếm ưu thế của hệ thống vô thức. Như vậy, cái Siêu tôi được tạo thành thông qua các quy tắc nội tâm hoá và đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức nội tâm. Cái Siêu tôi phát triển trên cơ sở thực hiện hành vi phù hợp với quy tắc xã hội. 

·  Sự phát triển tâm lý tính dục: 5 giai đoạn

·  Tâm lý học nhóm của Freud

Freud đã chỉ ra một số nguyên lý về chức năng của nhóm trong các tác phẩm của ông: 

+ Nguyên lý 1: Các chức năng xã hội của nhóm nhằm ngăn cấm, hạn chế và trấn áp những xung lực bản năng của cá nhân. 

+ Nguyên lý 2: Gia đình có ảnh hưởng quan trọng đến định hướng của cá nhân đối với trật tự xã hội trong các giai đoạn phát triển khi cá nhân còn chưa trưởng thành. 

+ Nguyên lý 3: Trước khi hình thành cái siêu tôi có tổ chức, đứa trẻ cố gắng mô phỏng xung đột giữa các bản năng của nó và việc hình thành cái tôi thực tiễn, đóng vai trò là người trung gian giữa những cản trở, hạn chế xã hội và những bản năng. 

+ Nguyên lý 4: Con người luôn luôn ở trong bối cảnh xung đột do có sự đối lập giữa bản chất của các nhu cầu con người và đòi hỏi xã hội. Do đó mà hầu hết các cá nhân đều phải chịu đựng những ngăn cản của xã hội và sự quản lý của xã hội chiếm ưu thế đối với sự xung đột này.

+ Nguyên lý 5:  Sự hình thành xã hội và các nhóm cũng như các cá nhân gắn bó với nhau, xảy ra sau thời kỳ gắn bó Libido của cá nhân với cha mẹ. Theo Freud, sự cố kết của các nhóm được dựa trên cơ sở quá trình đồng nhất của cá nhân với người lãnh đạo có quyền lực nhất hoặc nhóm những người lãnh đạo.

+ Nguyên lý 6: Sự đánh giá xã hội được phát triển từ tình cảm ghen tỵ và thù địch khi các thành viên của nhóm học được từ các thành viên khác. Sự ghen tỵ và thù địch này dựa trên sự ganh đua hình thành khi người lãnh đạo thiên vị đối với các thành viên của nhóm. Xã hội có thể ngăn cản hoặc thừa nhận sự ghen tỵ và thù địch. Công bằng xã hội là biểu hiện phản ứng của xã hội đối với sự ghen tỵ.

+ Nguyên lý 7: Các thiết chế xã hội như luật pháp và tôn giáo tạo nên trật tự để bảo vệ con người và chống lại các hành vi xâm kích, thù địch và tính dục của con người. Những tổ chức xã hội có vai trò phủ nhận là các tổ chức thực hiện việc kiềm chế, ngăn cản những biểu hiện của cá nhân.

+ Nguyên lý 8: Xã hội có các cơ chế trấn áp, hạn chế những biểu hiện về xung lực tính dục của con người ở một hoặc một số người.

3.4. Những lý thuyết chính

3.4.1. Lý thuyết về động thái và chức năng nhóm của W.R. Bion

Lý thuyết về động thái và chức năng nhóm cho rằng nhóm không chỉ là sự tập hợp, thu nạp các cá nhân mà còn là sự thống nhất về mặt tình cảm và động cơ của các thành viên trong nhóm; chỉ ra các vấn đề cơ bản của nhức năng nhóm: nhu cầu và động cơ (chức năng của cái Nó), mục đích và cơ chế (chức năng của cái Siêu tôi); nhóm cũng trải qua các xung đột Oedipus của cá nhân.

3.4.2. Lý thuyết về phát triển nhóm của Benis và Shepard


Lý thuyết liên quan đến quá trình phát triển nhóm thông qua các quan hệ liên nhân cách của các nhóm tập luyện. Quan hệ người - người của các nhóm tập luyện là dạng đặc biệt của tình huống nhóm. Mục đích chính của sự tập luyện trong nhóm là thiết lập cho người tham gia tập luyện phát triển khả năng nhận thức, hiểu biết động cơ của mình trong phản ứng đối với người khác; thúc đẩy hiểu biết hoàn cảnh và các lực lượng của nhóm trong hành vi liên nhân cách, tăng thêm khả năng kiểm soát giao tiếp liên nhân cách và tăng thêm trình độ của hành vi xã hội đối với người tập luyện.

Trong lý thuyết của mình, Bennis và Shepard đã chia hai giai đoạn của quá trình phát triển nhóm: giai đoạn quyền lực và giai đoạn nhân cách.

Nhìn chung, thuyết phát triển nhóm đã phân tích khá sâu sắc mối liên hệ qua lại liên quan đến quá trình diễn biến và phát triển của nhóm. 

Hạn chế của thuyết là những người sáng lập thuyết đã dựa vào sự quan sát các nhóm tập luyện để chỉ ra sự phát triển nhóm nói chung mà sự phát triển nhóm này chỉ diễn ra trong các điều kiện đặc biệt cao.

3.4.3. Lý thuyết FIRO - Lý thuyết 3 chiều về hành vi liên nhân cách 

FIRO là chữ viết tắt của “Fundamental Interpersonal Relations Orientation” (định hướng về nhân cách cơ bản). Lý thuyết giải thích hành vi liên nhân cách thông qua định hướng của cá nhân đến những người khác dựa trên tư tưởng cơ bản, cho rằng mỗi cá nhân đều tự mình định hướng đến người khác theo các cách thức riêng và những hành vi liên nhân cách.

3.4.4. Lý thuyết về thái độ xã hội 

Lý thuyết về thái độ xã hội được Sarnoff đưa ra năm 1960 dựa trên những nguyên lý của cơ chế bảo vệ cái tôi của phân tâm học. Theo Sarnoff, có một số thái độ được thiết lập với chức năng bảo vệ cái tôi, chống lại sự thiết lập với chức năng bảo vệ cái tôi, chống lại sự liên kết và những đe doạ bên ngoài. Trong lý thuyết của mình, Sarnoff cũng chỉ ra mối quan hệ giữa động cơ nền tảng và động cơ bắt buộc của hành động cá nhân với các thái độ được cá nhân thể hiện.

3.5. Đánh giá về trường phái: 

·  Trường phái phân tâm đã cố gắng xét đến những nhóm nhiều thành viên, khai sinh ra phương pháp tâm lý học trị liệu mới – nhóm tự luyện hay nhóm T (training group) – sử dụng các cơ cấu tâm lý học xã hội trong việc tác động qua lại giữa các thành viên của nhóm cho mục đích trị liệu.

·  Cách nhìn nhận của trường phái phân tâm về hành vi xã hội của con người vẫn thiên về bản năng và xem nhẹ các yếu tố xã hội, những áp lực xã hội đối với cá nhân nên vẫn còn nhiều thiếu sót và phiến diện cần phải được khắc phục hơn nữa bởi các nhà tâm lý học xã hội theo trường phái này…

4. Trường phái tiếp cận Mác xít

4.1. Lịch sử của trường phái
Trường phái tâm lý học Macxit trong tâm lý học xã hội dựa trên nền tảng của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử do Mác và Ăng-ghen sáng lập những năm 50 của thế kỷ XIX. Các nhà nhà tâm lý học Xô viết và Cộng hoà dân chủ Đức đã cùng nhau tạo lập và phát triển trường phái tâm lý học xã hội mác xít vào những năm 70 của thế kỷ XX

4.2. Xu hướng chung của trường phái

+ Tâm lý học xã hội Mác xít lấy nguyên tắc chính của mình là nguyên tắc hoạt động. Phạm trù hoạt động được xem như nét đặc trưng cho tính tích cực của loài người. Hoạt động thể hiện mối quan hệ của chủ thể và khách thể, nhằm thoả mãn một số nhu cầu và từ đó làm nảy sinh một số nhu cầu khác 

+ Các nhà tâm lý học xã hội Mác xít coi đối tượng nghiên cứu của mình là hành vi và hoạt động của con người mà nó cho phép họ tham gia vào những nhóm xã hội; những nét đặc trưng trong tâm lý của các nhóm xã hội, các tập thể cũng như những quy luật hình thành và quy luật hoạt động của các tập thể, các nhóm trong quá trình tác động và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cá nhân

 4.3. Một số khái niệm chủ chốt

·  Quan niệm về con người. Tâm lý học xã hội Mác xít tập trung nghiên cứu con người xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, “con người phát triển toàn diện, được vũ trang bằng thế giới quan của giai cấp công nhân và bằng những thành tựu của khoa học tiến bộ, trở thành người chủ của tự nhiên và bắt nó phục tùng mục đích riêng của mình”. 
·  Nhân cách là toàn bộ những đặc tính và những quy luật cá nhân (trường hợp đặc biệt cho những đặc tính chung của con người), những phát sinh do kết quả tác động bên ngoài trong quá trình hoạt động sinh sống và tích cực điều chỉnh tác động qua lại tích cực giữa con người và thực tế. Nhân cách là cái mà con người nhờ có tính bất biến tương đối có thể đóng góp và quá trình tác động qua lại với thế giới xung quanh, trước hết là với xã hội 

·  Quá trình xã hội hoá là quá trình phát sinh chủng loại mà trước hết là quá trình phát sinh cá thể, trong đó do kết quả tích cực tác động qua lại giữa con người và thế giới xã hội xung quanh mà con người trở thành người, tức là trở thành nhân cách.
·  Giao tiếp là một trong những dạng thức cơ bản của hoạt động của con người, làm tăng cường hay giảm bớt khả năng thích ứng hành vi lẫn nhau trong quá trình tác động qua lại. Tâm lý của xã hội và hệ tư tưởng
·  Tâm lý của xã hội và hệ tư tưởng là hai hình thức của ý thức xã hội, phản ánh thực tại xã hội. Hệ tư tưởng hẹp hơn so với tâm lý của quảng đại quần chúng. Hệ tư tưởng chỉ bao gồm cơ sở của lý trí trong khi tâm lý của xã hội có cả cơ sở cảm xúc và ý chí bên cạnh cơ sở của lý trí. 

·  Nhóm là cộng đồng người được phân ra trong tổng thể xã hội, trên cơ sở những dấu hiệu nhất định (thuộc tính giai cấp, tính chất của hoạt động chung, mức độ của các mối quan hệ giữa các cá nhân, các đặc điểm tổ chức...).
·  Tập thể là một khối cộng đồng người nhằm thực hiện những mục đích có ý nghiã xã hội 
4.4. Những lý  thuyết chính

4.4.1. Lý thuyết về giao tiếp

Lý thuyết về giao tiếp cho rằng: 

+ Giao tiếp là sự trao đổi thông tin- quá trình truyền và nhận thông tin giữa người và người. 

+ Giao tiếp là sự nhận thức lẫn nhau giữa các cá nhân. 

+ Giao tiếp là sự tác động tương hỗ. 

4.4.2. Lý thuyết về nhóm 

Nhóm được các nhà tâm lý học xã hội Mác xít quan tâm ở những vấn đề cơ bản như nhóm lớn, tập thể (loại nhóm chính thức phát triển ở trình độ cao), những đặc thù của các quan hệ liên nhân cách trong nhóm (sự thống nhất, quyền tự quyết, sự lựa chọn, tính quy chiếu, lãnh đạo, thủ lĩnh, các giai đoạn phát triển tập thể v.v...).

4.4.3. Những nghiên cứu về nhân cách

Nhân cách trong tâm lý học xã hội Mác xít được nghiên cứu dựa trên luận điểm về bản chất xã hội lịch sử của nhân cách, cho rằng cá nhân này chỉ trở thành nhân cách với tính chất là chủ thể của các quan hệ xã hội. 

Tâm lý học xã hội Mác xít nghiên cứu nhân cách trong sự giao tiếp của cá nhân này với cá nhân khác trong hoàn cảnh cụ thể của một nhóm xã hội nào đó.

4.5. Đánh giá về trường phái: 
·  Có nhiều nghiên cứu và một hệ thống lý luận khoa học khá đầy đủ nhưng thường bị chỉ trích là thiếu tính thực nghiệm

·  Các nghiên cứu còn ít tính thuyết phục đối với xã hội tư bản. Các nghiên cứu về tâm lý học cá nhân, về tư hữu, cạnh tranh... trong tâm lý học mác xít về căn bản là thiếu.

·  Lực lượng các nhà tâm lý học Mác xít còn mỏng về số lượng. 

5.1. Lịch sử của trường phái

·  Trường phái tương hỗ có xuất xứ từ xã hội học. Ông tổ của trường phái này là nhà triết học, xã hội học và tâm lý học xã hội người Mỹ George Herbert Mead (1863 – 1931) 

·  Các nhà tâm lý học xã hội theo trường phái của Mead có thể kể tới là Cooley, Blumer, Sarbill, Heiman, Merton và Kelly.
5. Trường phái tiếp cận tương hỗ

5.2. Xu hướng chung của trường phái 

·  Loài người được thiên phú cho khả năng tư duy và khả năng này định hình qua tương tác xã hội;

·  Trong tương tác xã hội, con người có thể học được các ý nghĩa và các biểu tượng cho phép họ thực hành khả năng tư duy riêng biệt của loài người;

·  Các ý nghĩa và các biểu tượng cho phép con người thực hiện hành động và tương tác mang tính con người riêng biệt;

5.2. Xu hướng chung của trường phái 

·  Con người có khả năng bổ sung hay thay đổi các ý nghĩa và các biểu tượng mà họ sử dụng trong hành động và tương tác trên cơ sở sự giải thích của họ về hoàn cảnh. Sở dĩ con người có khả năng này là vì qua tương tác, con người có thể kiểm nghiệm các dạng hành động, đánh giá các thuận lợi và bất lợi tương đối để chọn ra một hành động phù hợp nhất với mình;

·  Các khuôn mẫu của các hành động và tương tác kết hợp với nhau tạo ra các nhóm và các xã hội

5.3. Một số khái niệm cơ bản

·  Cái tôi được định hình nhờ sự tương tác với người khác mà nó quyết định cách thức hành động trong quan hệ xã hội. Cái tôi vừa là chủ thể (vì là tác nhân của hành động), vừa là đối tượng (vì có thể nhìn chính mình qua phản ứng của người khác). 

·  Sự hình thành cái tôi

+ Cá nhân thực hiện hành vi và được những người xung quanh quan sát phản ứng của họ 

+ Các cá nhân lý giải việc đánh giá về những phản ứng cho người khác đối với ứng xử của mình; 

+ Sau đó, cá nhân phản ứng lại với những đánh giá của người khác (đã được cá nhân tri giác, bằng sự kiêu hãnh hay xấu hổ.

·  Những người khác nói chung: Khi một cá nhân sống trong xã hội, xã hội có những kỳ vọng nhất định đối với cá nhân đó (kỳ vọng của một vai trò nào đó). Những mong đợi khác nhau, hay những kỳ vọng được kết hợp với nhau, được gọi là “những người khác nói chung”. Khi cá nhân đóng vai trò nào đó, cá nhân cũng coi mình như người khác, quá trình đóng vai trò này làm cho cá nhân hiểu về người khác hơn. 

·  Những người khác có ý nghĩa: là những người có khả năng tạo ra ảnh hưởng đối với hành vi của cá nhân (cha, mẹ, anh, chị, bạn thân, huấn luyện viên v.v…). Cá nhân cố gắng làm những điều gì đó để làm vừa lòng người khác có ý nghĩa, và mong muốn tuân theo lời khuyên và hướng dẫn của họ. 

·  Sự hình thành cái tôi trong quá trình xã hội hoá: Hệ thống các hành động và các phản ứng của cá nhân (tức là việc học tập để đáp ứng kỳ vọng và cách thức họ tự đánh giá bản thân mỗi khi đáp ứng), chính là sản phẩm của quá trình xã hội hoá. Hệ thống này đã hình thành nên cái tôi. 

5.4. Những lý  thuyết chính

5.4.1. Lý thuyết tự nhận thức bản thân của G. Mead 

Theo Mead, con người nhận thức về hành vi của người khác bằng những giá trị đã được hình thành từ trước trong kinh nghiệm của mình, sau một quá trình có mối quan hệ tương hỗ. Điều này cho phép con người có khả năng đặt mình vào địa vị người khác và đóng vai trò người khác. “Người khác” ở đây có thể là một cá nhân hay một vài cá nhân, mà cũng có thể là một nhóm người như là một đối tượng trừu tượng. Khi con người có thể đóng vai “người khác” như vậy thì anh ta phát triển từ con người sinh lý trở thành con người xã hội 

5.4.1. Lý thuyết cái Tôi nhìn qua gương của C.H.Cooley

·  Lý thuyết cái tôi nhìn qua gương cho rằng cá nhân coi những người khác như một tấm gương phản chiếu những đặc điểm và tác động về hành vi và cảm xúc của mình. 

·  ý tưởng về cái tôi nhìn qua gương có thể tách ra làm ba thành tố: 1. Chúng ta tưởng tượng ra chúng ta có vẻ như thế nào đối với người khác; 2. Chúng ta tưởng tượng phán xét của họ về cái có vẻ đó sẽ là gì; 3. Chúng ta phát triển một cảm giác về bản ngã nào đó ví như một niềm tự hào hay một điều tủi nhục, và kết quả là sự tưởng tượng của chúng ta về sự phán xét của những người khác.

5.4.1. Lý thuyết sự tương hỗ tượng trưng của Herbert Blumer 

·  Lý thuyết về sự tương hỗ tượng trưng cho rằng có hai hình thái cơ bản của tương tác xã hội: sự tương tác phi biểu tượng không liên quan đến tư duy và sự tương tác biểu tượng đòi hỏi các quá trình tư duy. 

·  Có ba loại đối tượng mà con người dùng làm biểu tượng: các đối tượng vật chất (cái ghế, cái cây, v.v…), các đối tượng xã hội (một sinh viên, một bà mẹ, v.v…), các đối tượng trừu tượng (ý tưởng hay nguyên tắc đạo đức…). 

5.4.1. Thuyết vai trò

·  Vai trò nói đến các chức phận mà một cá nhân thực hiện khi họ giữ một vị trí (địa vị) cụ thể trong một môi trường xã hội đặc thù. 

·  Địa vị là “một tập hợp  kiểu người được công nhận mà sự phân biệt của họ căn cứ vào đặc tính chung, hành vi chung hay sự phản ứng của người khác đối với họ”. 

·  Xung đột vai trò xảy ra khi những mong đợi liên quan đến một số địa vị mà người diễn viên có thể đảm nhiệm không hợp với địa vị khác (xung đột qua lại giữa các vai trò) hay khi những mong đợi liên quan đến một địa vị đơn lẻ mà người diễn viên đảm nhiệm xung khắc với nhau (xung đột bên trong vai trò). 

5.4.1. Thuyết tham khảo/ quy chiếu của Merton và Kelly

·  Xuất phát từ các quan điểm của thuyết vai trò, Merton và Kelly đã liên hệ rộng hơn đến khái niệm nhóm tham khảo. Nhóm tham khảo là nhóm mà người diễn viên là thành viên hoặc là một nhóm nào đó mà anh ta muốn trở thành thành viên. Trong từng trường hợp, nó cung cấp một hướng tham khảo (reference point) mà cá nhân dùng để nhận được các tiêu chuẩn cá nhân đó có thể dùng để đánh giá sự thực hiện của chính mình và để đạt được hoặc duy trì tư cách hội viên trong nhóm. 

·  Nhóm tham khảo có hai chức năng: chức năng quy chuẩn, chức năng so sánh. 

5.5. Đánh giá về trường phái: 
Các nhà tâm lý học xã hội theo trường phái tương hỗ đều cố gắng đưa ra và chứng minh điều kiện xã hội là điều kiện tiên quyết đối với hành vi của con người. Tuy nhiên, điều kiện xã hội ở đây chỉ dừng lại ở khái niệm tương hỗ giữa các cá nhân. Vô hình chung, các tác giả đã bỏ qua nhiều mối quan hệ khác (như giữa cá nhân với tập thể, cá nhân của tập thể này với cá nhân của tập thể khác…) và mối quan hệ giữa cá nhân với cơ cấu xã hội nói chung.

Phần Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Nghiên cứu và trình bày cô đọng về các trường phái lý thuyết trong TLHXH ở nước ta hiện nay là một công việc không dễ dàng, một mặt do nguồn tài liệu về lĩnh vực này vô cùng khan hiếm để tham khảo (cho đến thời điểm nghiên cứu, chưa có một tài liệu bằng tiếng Việt nào trình bày một cách có hệ thống các trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội); mặt khác, những kiến thức được trình bày trong các tài liệu nước ngoài mang tính học thuật và chứa đựng những khác biệt văn hoá trong việc sử dụng ngôn từ, cách hành văn nên rất khó biên dịch và trình bày tư tưởng của lý thuyết ngắn gọn, súc tích.

Mỗi trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội có xuất phát điểm và cách tiếp cận riêng, chẳng hạn trường phái hành vi nhấn mạnh đến công thức kích thích – phản ứng, nhìn nhận các hiện tượng xã hội theo quan điểm điều kiện hoá cổ điển, điều kiện hoá thao tác và nổi bật là nguyên tắc học qua quan sát; trường phái phân tâm tập trung vào những động cơ vô thức và bản năng của con người; trường phái nhận thức nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nhận thức trong việc điều khiển hành vi con người; trường phái mác xít coi trọng hoạt động của con người; trường phái tương hỗ quan tâm đến mối quan hệ tương hỗ giữa các cá nhân nhưng tất cả đều hướng đến việc giải thích hành vi xã hội của cá nhân, sự tương tác giữa các cá nhân, các nhóm cũng như đưa ra các quy luật hình thành, biểu hiện và phát triển của các hiện tượng tâm lý xã hội nhằm khẳng định vị trí của TLHXH với các khoa học khác, khẳng định tầm quan trọng của TLHXH trong cuộc sống coi người.

Các trường phái lý thuyết ra đời vào các giai đoạn khác nhau trong lịch sử phát triển ngành TLHXH, cái sau kế thừa những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của cái trước để tạo nên những trường phái lý thuyết ngày càng mở rộng, hoàn thiện hơn. Đây là động lực cho sự phát triển của TLHXH nói riêng cũng như TLH, XHH và các ngành KH liên quan nói chung.

Sự đa dạng và phong phú của các lý thuyết trong các trường phái tâm lý học xã hội tạo ra nhiều lựa chọn cho các nhà tâm lý học xã hội khi nghiên cứu lý luận và ứng dụng khoa học này vào thực tiễn cuộc sống. Trong xã hội hiện đại ngày nay, ranh giới giữa các trường phái lý thuyết không phải là những đường vạch rõ ràng. Chúng được các nhà tâm lý học sử dụng theo xu hướng “chiết trung” – sử dụng có chọn lọc những lý thuyết đã có của tất cả các trường phái chứ không nhất thiết phải tuân theo một trường phái nhất định nào.

2. Kiến nghị

Trong khuôn khổ một đề tài nghiên cứu cơ bản, chúng tôi chưa thể trình bày tất cả các vấn đề lý thuyết của các trường phái lý thuyết trong TLHXH. Với tính quan trọng và cần thiết của vấn đề nghiên cứu, chúng tôi kiến nghị Ban Khoa học công nghệ - ĐHQGHN hỗ trợ thêm về kinh phí để có phát triển đề tài thành cuốn sách tham khảo: Các trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội. Cuốn sách sẽ là một tài liệu hữu dụng cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu và sinh viên khi tìm hiểu về TLHXH.

Trong thực tiễn giảng dạy TLHXH, các giảng viên cần xem Các trường phái lý thuyết trong tâm lý học xã hội là một chuyên đề không thể thiếu khi truyền đạt cho sinh viên vì đây là nguồn gốc cơ bản cho việc tiếp thu các kiến thức khác của TLHXH. Từ đó, cần triển khai giảng dạy theo phương pháp mới – phương pháp có sự tham gia, tạo điều kiện cho sinh viên tự tìm hiểu sâu, tìm hiểu kỹ để nắm vững bản chất của từng trường phái lý thuyết TLHXH đang được triển khai ứng dụng hiệu quả trên thế giới.
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